	UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG


Số:    207 /SXD - KTQH


	
	CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                         Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 11 năm 2009


KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG TỔ CHỨC THI TUYỂN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Dự án: Nhà Liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp với Quốc Môn, 
huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Kính gửi: 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP; Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27/2/2007 của Chính phủ về việc quản lý kiến trúc đô thị; Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền - Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền;
Căn cứ Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền; Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 07/4/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 1963/QĐ-TTg ngày 18/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Quyết định số 27/2007 QĐ-UBND ngày 14/6/2007 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách và vốn có nguồn gốc từ ngân sách trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo;

Căn cứ Thông báo số 253/TB-UBND ngày 21/10/2009 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý về chủ trương giao Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với các ngành liên quan để triển khai thi tuyển kiến trúc xây dựng nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp với Quốc Môn;
Theo đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tại Tờ trình số 746/BQL-QH&XDCB ngày 17/11/2009 về việc thẩm định, phê duyệt, quy mô nhiệm vụ thiết kế, kế hoạch, dự toán chi phí thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp với Quốc Môn.
Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định một số nội dung thi tuyển thiết kế kiến trúc xây dựng công trình như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN

1.1. Tên công trình: Nhà Liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp với Quốc Môn.

1.2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

1.3. Địa điểm xây dựng: Khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

II. HÌNH THỨC THI TUYỂN


- Thi tuyển rộng rãi trong nước.


- Chủ đầu tư có trách nhiệm mời tối thiểu 05 tổ chức đủ điều kiện năng lực về tư vấn thiết kế công trình tham dự.

III. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Mục tiêu xây dựng công trình:
- Tạo không gian làm việc chung cho CBNV của các cơ quan liên ngành (Bao gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu treo; Trạm kiểm soát Biên phòng; Trạm Công an xuất nhập cảnh; Chi cục Hải quan cửa khẩu; Trạm kiểm dịch Y tế; Trạm kiểm dịch động vật; Trạm kiểm dịch Thực vật).

- Thể hiện được tính bề thế, trang trọng, sự bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Việt Nam đối với nước bạn, công trình phải thể hiện tính chất đặc trưng kiến trúc là biểu tượng của đất nước Việt Nam. 

3.2. Căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế:
Quyết định 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng Trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Các Quyết định thành lập và số lượng biên chế và nhu cầu làm việc của các cơ quan liên ngành: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu treo; Trạm kiểm soát Biên phòng; Trạm Công an xuất nhập cảnh; Chi cục Hải quan cửa khẩu; Trạm kiểm dịch Y tế; Trạm kiểm dịch Động vật; Trạm kiểm dịch Thực vật.
3.3. Địa điểm xây dựng, phạm vi ranh giới và quy mô khu đất xây dựng:
- Địa điểm xây dựng Tại Khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có phạm vi ranh giới như sau: 


+ Phía Bắc giáp
: Khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Việt Nam);


+ Phía Nam giáp
: Mốc Đại và Cửa khẩu quốc tế Nậm Phao (Lào);


+ Phía Đông giáp
: Đồi núi;


+ Phía Tây giáp
: Đồi núi.
- Quy mô:                4.200 m2.
3.4. Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và  kiến trúc đối với khu đất xây dựng:
- Công trình Liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc Môn có vị trí xây dựng nằm trên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là cửa ngõ của Quốc gia thể hiện chủ trương chính sách của Đảng về độc lập chủ quyền biên giới và lãnh thổ của Quốc gia cần có một công trình có kiến trúc hiện đại, an toàn, bền vững thuận tiện trong quá trình sử dụng hài hoà giữa các yếu tố như vật liệu, màu sắc, chi tiết trang trí, đảm bảo trật tự chung hoà nhập với cảnh quan không gian khu vực cũng như đáp ứng được các yêu cầu về diện tích, tiện nghi, không gian làm việc, hội họp cho các ngành làm việc và là nơi sang trọng tiếp đón, tiễn đưa các đoàn ngoại giao tổ chức ở đường biên giới của nước Việt Nam vì vậy công trình cần phải điều kiện tổ chức thi tuyển kiến trúc có chất lượng theo đúng quy định.

- Tổng mặt bằng phải thể hiện được các hạng mục: Nhà Liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu treo kết hợp với Quốc môn, cột mốc biên giới (đã định vị), bục đứng gác, cột cờ tổ quốc, sân nghi lễ (quảng trường nhỏ) để phục vụ cho các nghi lễ Nhà nước nghênh đón, tiễn đưa các đoàn ngoại giao, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo được không gian kiến trúc hiện đại.

- Chỉ giới xây dựng: Cách mốc đại biên giới Việt Lào ít nhất 100m.
- Công trình phải có kiến trúc hiện đại, an toàn, bền vững thuận tiện trong quá trình sử dụng. Hài hoà giữa các yếu tố như vật liệu, màu sắc, chi tiết trang trí. đảm bảo trật tự chung, hoà nhập với cảnh quan khu vực, phù hợp với chức năng công trình và không gian xung quanh.

- Công trình được thiết kế hoàn chỉnh, có đầy đủ các bộ phận bên trong và bên ngoài; bố cục khép kín; đảm bảo yêu cầu bảo mật đối với các khu vực quan trọng và bảo mật hồ sơ tài liệu.

- Dây chuyền công năng được thiết kế theo nghị định 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ quy định các ngành hoạt động theo dây chuyền kiểm soát:

+ Cửa xuất: Hải quan - Kiểm dịch (Y tế, động vật, thực vật) – Biên phòng.

+ Cửa nhập: Biên phòng - Kiểm dich (Y tế, động vật, thực vật) - Hải quan. 
3.5. Các yêu cầu về công năng sử dụng, kiến trúc, mỹ thuật và kỹ thuật của công trình: 

a. Về công năng:

- Xây dựng mới nhà làm việc đảm bảo đủ diện tích làm việc cho cán bộ bao gồm: Lãnh đạo, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ, nhân viên của các lực lượng liên ngành làm việc và phù hợp với tính đặc thù của từng đơn vị.


- Công trình có mặt bằng chặt chẽ, đảm bảo tính khoa học và mối quan hệ trong dây chuyền làm việc giữa các phòng ban. Giao thông nội bộ rõ ràng, không bị chồng chéo, thuận tiện cho việc đi lại, giao dịch cũng như mọi hoạt động khác. Giao thông nội bộ còn phải đảm bảo thoát hiểm tối ưu, đồng thời thuận lợi cho công tác khắc phục, xử lý  khi có sự cố xảy ra.


- Các phòng làm việc chung (phòng chức năng nghiệp vụ) cần tạo không gian làm việc theo không gian mở, linh hoạt, chia vách ngăn cho từng cán bộ. Cơ cấu các phòng chức năng phù hợp với quy mô và các cấp công trình, đáp ứng các hoạt động đối nội, đối ngoại, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính. 


- Mặt bằng tổ chức chặt chẽ về công năng, thuận tiện giao thông theo từng cụm, từng khối làm việc giữa các đơn vị lực lượng công tác và làm việc tại nhà liên hợp cửa khẩu.


- Hệ thống đường ống, thiết bị, hộp kỹ thuật được bố trí ở những vị trí thích hợp thuận lợi cho việc sử dụng mà vẫn đảm bảo không gian kiến trúc sử dụng bên trong.


- Việc tổ chức, bố trí các khu chức năng đảm bảo thông thoáng và phù hợp với khí hậu và thời tiết tại địa phương.  

b, Về kiến trúc, mỹ thuật:

- Tuân thủ các nội dung về yêu cầu tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

- Hình thức kiến trúc hiện đại phải tạo được ý tưởng kiến trúc cho công trình mang tính đặc biệt.


- Tạo vẻ đẹp công trình từ tất cả các hướng và điểm nhìn của khu đất.


- Nghiên cứu về giải pháp kiến trúc giảm thiểu tác động của thời tiết của khu vực (chống nắng nóng, mưa bão, độ ẩm cao...).

c, Về kỹ thuật:


- Các giải pháp kỹ thuật sau:


+ Giải pháp kết cấu (Gồm phần móng và phần thân), các vật liệu chính sử dụng cho công trình.


+ Giải pháp cấp điện; giải pháp cấp, thoát nước.


+ Giải pháp thông gió, điều hòa không khí.


+ Giải pháp phòng chống cháy, nổ.


+ Giải pháp thông tin liên lạc và tin học nội bộ.


- Đảm bảo các vấn đề kỹ thuật đúng theo các tiêu chuẩn quy định hiện hành.

- Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật đạt hiệu quả kinh tế.

3.6. Quy mô xây dựng công trình:
Quy mô xây dựng công trình dựa trên chỉ tiêu diện tích qui định tại Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu nghiệp vụ đặc thù riêng của các đơn vị làm việc tại nhà Liên hợp.


Tổng diện tích sàn: 5.497 m2
Quy định về diện tích các phòng làm việc
	TT
	Các đơn vị lực lượng liên ngành, chức danh, công việc và bố trí 
	Số người

làm việc 
	Định mức m2/ người
	Tổng diện tích m2
	Số phòng

	I
	Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu
	50
	
	574
	16

	1
	Trạm trưởng kiêm tiếp khách (01 đ/c công vụ)
	02
	15
	30
	02

	2
	Trạm phó  
	02
	12
	24
	02

	3
	Kiểm chứng và làm thủ tục nhập cảnh
	06
	10
	60
	01

	4
	Kiểm chứng và làm thủ tục xuất cảnh
	06
	10
	60
	01

	5
	Kiểm tra, kiểm soát an ninh xuất cảnh
	08
	10
	80
	01

	6
	Kiểm tra, kiểm soát an ninh nhập cảnh
	08
	10
	80
	01

	7
	Tâm tiếp nhận xữ lý thông tin và truyền dẫn, lưu trữ dữ liệu xuất nhập cảnh
	03
	10
	30
	01

	8
	Tương trợ tư pháp và tiếp nhận bàn giao trao trả người
	03
	10
	30
	01

	9
	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và lắp đặt phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ khí tài quân sự
	04
	10
	40
	01

	10
	Xét duyệt nhân sự, cấp đổi Thị thực (VISA) và giấy xuất nhập biên cho cư dân biên giới
	02
	10
	20
	01

	11
	Điều tra xét hỏi và kiểm thể nam, nữ
	06
	10
	60
	02

	12
	Tạm giữ tang vật
	
	
	30
	01

	13
	Giao ban tác chiến
	
	
	30
	01

	II
	Trạm công an xuất nhập cảnh
	04
	
	34
	01

	1
	Trưởng phòng
	01
	12
	34
	01

	2
	Phó trưởng phòng, nhân viên
	03
	22
	
	

	III
	Chi cục hải quan cửa khẩu
	55
	
	787
	17

	1
	Đội nghiệp vụ hải quan (làm thủ tục)
	16
	10
	160
	01

	2
	Đăng ký phương tiện của tổ giám sát
	16
	10
	160
	01

	3
	Lãnh đạo phụ trách Nghiệp vụ
	01
	15
	15
	01

	4
	Phòng Máy chủ, công nghệ thông tin
	
	
	12
	01

	5
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách giám sát
	01
	15
	15
	01

	6
	Đăng ký và kiểm tra chung Lào Việt
	
	
	60
	02

	7
	Khai báo hải quan điện tử
	
	
	30
	02

	8
	Chi cục trưởng 
	01
	15
	15
	01

	9
	Đội tổng hợp
	08
	10
	80
	01

	10
	Tổ ma tuý
	12
	10
	120
	01

	11
	Điều tra xét hỏi
	
	
	15
	01

	12
	Kho ấn chỉ, hồ sơ
	
	
	20
	01

	13
	Phòng tiếp khách
	
	
	30
	01

	14
	Phòng họp giao ban nhỏ
	
	
	30
	01

	15
	Kho tạm giữ hàng phạm pháp
	
	
	25
	01

	IV
	Trạm kiểm dịch y tế
	04
	
	30
	01

	1
	Trạm trưởng
	01
	12
	12
	01

	2
	Nhân viên y tế
	03
	18
	18
	

	V
	Trạm kiểm dịch động vật
	04
	
	30
	01

	1
	Trạm trưởng
	01
	12
	12
	01

	2
	Nhân viên kiểm dịch
	03
	18
	18
	

	VI
	Trạm kiểm dịch thực vật
	04
	
	30
	01

	1
	Trạm trưởng
	01
	12
	12
	01

	2
	Nhân viên kiểm dịch
	03
	18
	18
	

	vii
	Ban quản lý KKT cửa khẩu quốc tế Câu Treo
	08
	
	142
	03

	1
	Phòng Lãnh đạo ban
	01
	20
	20
	01

	2
	Phòng thủ tục hành chính
	
	
	30
	01

	
	- Trưởng phòng
	01
	12
	12
	

	
	- Nhân viên
	03
	8
	24
	

	3
	Phòng thanh, kiểm tra
	
	
	28
	01

	
	- Trưởng phòng
	01
	12
	12
	

	
	- Nhân viên
	02
	8
	16
	

	IIX
	Khu vực dùng chung và đặc thù khác
	
	
	510
	07

	1
	Phòng khánh tiết, đón tiếp các đoàn ngoại giao tổ chức ở đường biên giới
	
	
	65
	01

	2
	Phòng họp giao ban liên ngành
	
	
	65
	01

	3
	Phòng truyền thống
	
	
	50
	01

	4
	Phòng chờ cửa xuất
	
	
	90
	01

	5
	Phòng chờ cửa nhập
	
	
	90
	01

	6
	Khu vực bán hàng miễn thuế 
	05
	
	120
	01

	7
	Bộ phận ấn loát, in ảnh
	02
	
	30
	01

	
	Cộng
	136
	
	2137
	

	iX
	Số lượng cán bộ, diện tích làm việc đến năm 2020
	151
	
	2287
	

	1
	Tổng toàn số cán bộ làm việc, diện tích sàn theo nhu cầu hiện nay.
	136
	
	2137
	

	2
	Biên chế, diện tích bổ sung đến năm 2020.
	15
	10
	150
	

	x
	Các công trình phụ trợ tính tối đa 50% tổng diện tích cán bộ, công chức
	
	
	1143
	

	
	50%*2287m2 (Không gian công cộng, Vệ sinh, hành lang, phòng cháy chữa cháy.....)
	
	
	
	

	XI
	Các không gian khác
	
	
	2067
	

	1
	Phòng hội trường 150 người
	
	
	242
	01

	2
	Phòng Hội nghị, hội thảo
	
	
	120
	01

	3
	Diện tích chiếm chỗ cầu thang bộ

(3 cầu thang *3 tầng *3,6m*6m)
	
	
	194
	

	4
	Diện tích khu vực xe chờ qua cửa xuất

(2 làn* 3m/làn + 2 làn * 3,5m/làn + 3 khoảng đệm *1,5) *30m
	
	
	525


	

	5
	Diện tích khu vực xe chờ qua cửa nhập

(2 làn* 3m/làn + 2 làn * 3,5m/làn + 3 khoảng đệm *1,5) *30m.
	
	
	525
	

	6
	Phòng nghỉ ca nhân viên

5 phòng * 3,6m*6m
	
	
	108
	05

	7
	Diện tích để xe nhân viên

(144 nhân viên * 70% xe *2m2/xe)
	
	
	202
	

	8
	Gara ô tô 7xe*3,6m*6m
	
	
	151
	

	xII
	tổng  cộng (ix+X+XI)
	151
	
	5497
	


Bảng tổng hợp quy mô các hạng mục đầu tư
	TT
	Tên hạng mục công trình
	Đơn vị


	Khối lượng (m2)



	1
	Nhà làm việc
	m2 sàn XD
	5497

	2
	Nhà vệ sinh công cộng ( 2 nhà ) 50 m2/nhà
	m2 sàn XD
	100



	3
	Trạm quản lý bãi đỗ xe
	m2 sàn XD
	20

	4
	Bể chứa nước ăn
	m3
	50



	5
	Trạm hạ thế 150 KVA ngoài nhà 1 nhà
	m2
	50

	6
	Hạng mục công trình phụ trợ khác (Sân bãi kiểm hoá; Sân đường nội bộ, vườn hoa, cây xanh)
	m2
	2720


3.7. Yêu cầu đối với phương án dự thi:

3.7.1. Hồ sơ dự thi:
Bao gồm: Thuyết minh, các bản vẽ và mô hình (phần khuyến khích làm) của phương án dự thi.
a. Thuyết minh: 
Thuyết minh phương án dự thi phải thể hiện được những nội dung chủ yếu sau:

- Nêu rõ ý tưởng kiến trúc của phương án dự thi về hình khối và công năng sử dụng (tổ chức tổng mặt bằng; tổ chức công năng sử dụng; tổ chức hình thức kiến trúc).

- Nêu rõ các thông số kỹ thuật chủ yếu của phương án;

- Phân tích sự phù hợp với quy hoạch, cảnh quan chung của công trình; dự kiến các giải pháp kỹ thuật bên trong và bên ngoài công trình;

- Tính khả thi của phương án;

- Các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng và các nội dung có liên quan khác.

- Tổng hợp, thống kê diện tích và hạng mục chức năng công trình xây dựng (lưu ý: thống kê dựa trên các tiêu chí, thông số có đề cập trong nhiệm vụ thiết kế như diện tích sàn xây dựng từng hạng mục, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất,…)

- Dự kiến các giải pháp kỹ thuật, vật liệu xây dựng, trang thiết bị công trình.

- Khái toán giá thành xây dựng công trình.

b. Các bản vẽ: 

Thể hiện đầy đủ nội dung của phương án gồm:
- Mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: thể hiện rõ mối liên hệ dự án với không gian lân cận, đồng thời thể hiện các chỉ tiêu quy hoạch về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất.

- Tổng mặt bằng tầng trệt tỷ lệ 1/200: thể hiện rõ mối liên hệ giữa công trình với hệ thống giao thông và không gian mở.

- Mặt bằng các tầng công trình tỷ lệ 1/200 ÷ 1/100.

- Mặt đứng công trình tỷ lệ 1/200 ÷ 1/100 (02 mặt đứng có hướng tiếp giáp các mặt đường). 

- Các mặt cắt công trình tỷ lệ 1/200 ÷ 1/100 (02 mặt cắt dọc và ngang).

- Các bản vẽ phối cảnh: 02 bản vẽ phối cảnh tổng thể, 02 phối cảnh góc công trình.

- Các bản vẽ minh hoạ về nội thất tại các không gian quan trọng như: Đại sảnh, Hội trường, phòng họp, phòng làm việc lãnh đạo.

- Các bản vẽ minh hoạ về nội ngoại thất.

- Các bản vẽ về giải pháp kỹ thuật chính

- Các bản vẽ minh họa khác.

c. Mô hình của phương án dự thi (Phần khuyến khích, không bắt buộc):
- Mô hình làm tỷ lệ 1/100, 1/50.

- Thể hiện được màu sắc thực tế của công trình khi xây dựng. 

3.7.2. Ngôn ngữ, đơn vị đo lường sử dụng:
- Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ dự thị: tiếng Việt.
- Đơn vị đo lường sử dụng trong sản phẩm dự thi bắt buộc phải theo hệ mét (meter), ha (hectare).


Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Giám đốc, các Phó giám đốc;

- Lưu: VT, KTQH5.
	                     GIÁM ĐỐC

                     (Đã ký)
                               Đặng Quốc Khánh
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